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1- Lời nói đầu :

Trong những năm gần đây, cùng với sự tăng trưởng ổn định của nền kinh tế, tiến trình đô thị hóa ở nước ta được thúc đẩy với tốc độ nhanh chưa từng thấy. Nhiều cơ sở vật chất đô thị được xây dựng mới. Các đô thị được chỉnh trang cải tạo và xây dựng mở rộng. Dân cư từ nông thôn di chuyển về các thành phố làm tăng tỷ lệ dân thành thị trong cơ cấu dân số Việt Nam. Kết quả tổng điều tra dân số cho thấy tỷ lệ dân số thành thị của Việt Nam là 23,5 % vào năm 1999. Đây là một tỷ lệ khá thấp so với mức trung bình của thế giới. Điều này cho thấy đại bộ phận nhân dân Việt Nam còn ở các vùng nông thôn và sinh sống bằng các ngành nghề nông nghiệp. Nền kinh tế Việt Nam sẽ chuyển đổi dần theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế chung. Từ đó dẫn đến một bộ phận lao động và dân cư chuyển đổi ngành nghề và có nhiều khả năng chuyển đổi nơi cư trú từ nông thôn ra thành thị tìm kiếm việc làm. Do vậy, tiềm năng đô thị hóa của nước ta còn lớn. Ngoài ra về mặt chủ quan, chỉ đạo của Nhà nước thông qua chiến lược phát triển hệ thống đô thị của Việt Nam thì mục tiêu cho năm 2020 là 45% dân số Việt Nam sẽ là dân thành thị và một hệ thống các đô thị mới sẽ được hình thành. Các con số thống kê trên đã cho thấy bộ mặt cảnh quan của các đô thị lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM đang biến đổi từng ngày. Việc đánh giá và nghiên cứu một cách tổng thể cảnh quan của các đô thị lớn sẽ mang lại một bài học quý giá cho sự phát triển các đô thị khác trong tương lai. 

1. Cảnh quan Thành phố Hà Nội :

Cảnh quan đô thị Hà Nội với ưu thế của mạng lưới sông, hồ, làng hoa, vườn cây len lỏi khắp thành phố là một đặc trưng của Hà Nội. Những khoảng không thiên nhiên là ngôn ngữ biểu đạt những giá trị văn hoá rất riêng, rất thanh lịch của người Hà Nội. Sông Hồng, sông Tô Lịch, sông Sét, sông Kim Ngưu... Hồ Tầy, hồ Hoàn Kiếm, hồ Bảy Mẫu, hồ Thiền Quang, hồ Thanh Nhần, hồ Ngọc Khánh,... gắn với các làng hoa, cây cảnh Ngọc Hà, Nhật Tân, Võng Thị... đã tạo nên nét đặc trưng bản địa của đô thị Hà Nội, cái nôi của bản sắc đô thị với những đặc trưng riêng của nó về thiên nhiên và bề dày văn hoá. 

Kể từ khi hình thành và trong suốt quá trình phát triển gần 1000 năm của Thăng Long - Hà Nội, làng xã đã là một yếu tố làm nên cấu trúc “làng - đô thị”, một hình thái đô thị độc đáo trên thế giới và tạo nên một sắc thái riêng biệt, phân biệt Hà Nội với các đô thị khác. Cùng với sự mở rộng của đô thị Thăng Long – Hà Nội theo thời gian, các làng xã ven đô đã dần trở thành các khu vực dân cư nằm trong đô thị, không gian cảnh quan kiến trúc làng chuyển thành một bộ phận của không gian cảnh quan kiến trúc thành phố Hà Nội. Đặc biệt, quá trình đô thị hoá ở Hà Nội từ năm 1980 trở lại đây đã diễn ra với tốc độ rất nhanh cả về số lượng lẫn chất lượng do chính sách đổi mới và phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường. Thủ đô Hà Nội đã và đang gặp phải nhiều vấn đề bức xúc tại các làng đô thị trong công tác quản lý và phát triển đô thị. Điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 đã được Chính Phủ phê duyệt với thành phố trung tâm quy mô 2,5 triệu dân, trong 25.000 ha đất đô thị sẽ có một số lượng lớn các làng xóm  thuộc ngoại thành Hà Nội thuộc vào khu phát triển của đô thị.
Sau đợt biển lùi cách đây khoảng bốn nghìn năm, vùng đồng bằng Hà Nội được phù sa sông Hồng bồi đắp tiếp đã hiện hình với nhiều rừng rậm và đầm lầy. Từ đó, cư dân các vùng chân núi và trung du đã về khai phá, lập nên các xóm làng trên những gò đồi và doi đất ven sông. Thời vua Hùng dựng nước Văn Lang, Hà Nội cổ khi ấy chỉ mới là một làng nhỏ ven sông Tô. Người đời sau gọi cái làng ấy là Hương Bôn Độ - hương Long Đỗ. Cấu trúc của làng-Hà Nội-gốc bao gồm một số xóm, thời vua Hùng đều dựng nhà sàn. Ngay từ khi chính thức trở thành đô thị - trung tâm của đất nước - như lời Chiếu dời đô của Lý Thái Tổ, Thăng Long đã dựa vào thế "bốn phương hội tụ" của mình, tiếp nhận ảnh hưởng của các khu vực nông thôn bao quanh. Quá trình tiếp nhận những tác động của các làng xã nông thôn xa gần vào Thăng Long – Hà Nội đã diễn biến, chuyển hoá, đổi thay kéo dài trong suốt 9 thế kỷ. Từ thế kỷ XI đến thế kỷ XIX, các khoảng trống trong nội thành đã được lấp kín bằng các làng làm ruộng. Theo sách "Lịch triều hiến chương loại chí" thì những địa danh như Liễu Giai, Giảng Võ, Vĩnh Phúc, Đại Yên, Thủ Lệ, Cống Vị, Vạn Bảo, Ngọc Hà, Hữu Tiệp... vốn trước đây là các làng làm ruộng rất nổi tiếng của kinh thành Thăng Long. Cho đến tận năm 1831 trên bản đồ Hà Nội vẫn còn hàng loạt những tên thôn, tên trại bên cạnh những tên phường : trại Ngọc Hà, Vạn Bảo (Vạn Phúc), Vĩnh Phúc, Cống Vị, Đại Yên, Liễu Giai…nằm trong khu “ Thập Tam trại” nằm ở Tây Nam kinh đô Thăng Long. “Trại” là tên của một đơn vị tụ cư nông thôn mới được thành lập. Phường - đơn vị hành chính cơ sở của đô thị Hà Nội hiện nay vốn bắt nguồn là cộng đồng của những người làm cùng một nghề của một làng quê đã tách một bộ phận vào thành phố để làm ăn buôn bán. Trong một phường ở đô thị, họ cùng nhau chung tiền đóng góp xây dựng đình chùa, đền miếu thờ thành hoàng làng quê gốc hoặc ông tổ nghề, duy trì việc thờ cúng…Ngày nay vẫn còn những dấu tích của các phường trại, làng cổ nằm lọt trong làng đô thị như các phường Ngọc Hà, Liễu Giai, Quảng Bá, Nghi Tàm, Quảng An, Ngọc Khánh, Thủ Lệ hay các làng Việt cổ như Làng Cót, làng Mọc, Làng Nhân Chính, làng Cổ Loa ở ngoại thành Hà Nội. Trong quá trình đô thị hoá của Thăng Long – Hà Nội, xóm làng truyền thống bao bọc khu Kinh thành đã dần lùi xa để nhường chỗ cho các khu phố mới. Xem lại những bản đồ và các bản địa bạ của Hà Nội hồi đầu thế kỷ XIX, vẫn thấy còn vô số những ký hiệu hồ, ao, đầm và ruộng lúa ngày giữa những khu vực trung tâm. Đây là một đặc điểm khá đặc trưng của Hà Nội - hệ thống làng gắn liền với hệ thống mặt nước, sông, hồ, đầm của thành phố. Về diện mạo vật chất có thể thấy rất nhiều những dáng dấp nông thôn ( nhà tranh, vườn ao, cây cau, rặng tre, hàng rào, lối ngõ...) tồn tại xen kẽ với diện mạo đô thị ( nhà gạch liền nhau, đường phố, cửa hiệu..) ở Thăng Long – Hà Nội cho đến tận cuối thế kỷ XIX. Các công trình kiến trúc tôn giáo mang tính chất cộng đồng làng xã ( đình, chùa, miếu) trong các phường nội thị như chính là những bản sao của các làng nông thôn được di chuyển nguyên vẹn ra các phố phường đô thị. Sự dung hợp giữa thành thị và nông thôn trong kết cấu của Thăng Long – Hà Nội đã tạo nên cho nó một diện mạo và một sinh hoạt theo kiểu một ’’thành thị nông thôn’’.
Cùng với quá trình đô thị hoá làng xã của Thăng Long – Hà Nội, các làng xóm đã dần trở thành các cụm dân cư nằm lọt trong nội đô. Từ cuối thế kỷ thứ  XIX và đầu thế kỷ XX, với sự phá bỏ các khu vực làng xóm cũ để xây dựng nên các khu phố mới của người Pháp, diện mạo thành phố Hà Nội đã có những bước thay đổi lớn. Các khu phố "Tây" được hình thành, các làng nghề truyền thống nằm trong khu vực này đã bị xóa mất và trở thành các cụm dân cư, tiêu biểu như các xóm Hạ Hồi, Đồng Nhân. Rất nhiều làng xóm và ruộng đồng không còn dấu vết nhưng các công trình di tích cổ như đình, đền, chùa của các làng đó trở thành các di tích nằm lọt trong các phố. Thời kỳ sau cách mạng tháng Tám, khái niệm "làng trong phố" đã trở thành một đặc điểm của nội thành Hà Nội. Sau hoà bình lập lại 1954, thủ đô Hà Nội được giải phóng, Nhà nước đã có những chính sách quy hoạch, xây dựng và phát triển Thủ đô. Các phố mới được hình thành, các khu ở mới như tập thể Giảng Võ, Thành Công, Kim Liên, Trung Tự, Trương Định, Thanh Xuân được xây dựng... Khoảng giữa những năm 70, khi có chủ trương thành lập các đơn vị hành chính tên gọi là “tiểu khu” ở đô thị Hà Nội, để rồi đến những năm 80 thì chuyển hóa các tiểu khu thành những đơn vị hành chính cấp ”phường” thì tốc độ của đô thị hóa bắt đầu ảnh hưởng mạnh mẽ đến các làng đô thị. Đặc biệt sau năm 1986 từ khi có chính sách đổi mới, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, các làng truyền thống cũng dần nằm lọt trong khu vực nội đô và bị bao bọc bởi các đường phố, các trục giao thông. Toàn bộ vùng vành đai rộng lớn của Hà Nội, bao gồm các làng mạc và hồ đầm trước đây đã chuyển dần thành các khu dân cư trong đô thị. Trong tương lai, theo bản đồ định hướng phát triển không gian của Hà Nội tới năm 2020, hướng phát triển của thành phố trong tương lai sẽ là hướng Bắc, Tây Bắc và Tây Nam, phát triển sang hai bên bờ sông Hồng. Các làng ngoại thành trong khu vực này cũng sẽ dần trở thành những đơn vị cấu trúc trong không gian thành phố mới. 

Trong quá trình vận động và biến đổi của đô thị Thăng Long - Hà Nội, vốn văn hoá dân gian vẫn được các làng ở đô thị bảo tồn tương đối nguyên vẹn. Có thể nói nét đặc trưng của Thăng Long - Hà Nội chính là "làng đô thị" - yếu tố làng xóm tồn tại ngay trong lòng đô thị - đã tạo nên bộ mặt cảnh quan và trở thành cái nôi bảo lưu văn hóa dân gian trong lòng đô thị. Các lớp văn hóa dân gian hiện đang tồn tại trong các sinh hoạt đô thị Hà Nội đã tạo nên diện mạo độc đáo của folklore đô thị Thăng Long – Hà Nội ngày nay.

Sự phát triển của đô thị Thăng Long - Hà Nội cũng là sự chuyển đổi từ cảnh quan kiến trúc làng truyền thống ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ thành không gian cảnh quan kiến trúc đô thị. Mặc dù đã bị cuốn vào phạm vi đô thị và trở thành các khu vực dân cư nhưng các làng truyền thống vẫn để lại nhiều dấu vết của mình trên bộ mặt cảnh quan kiến trúc đô thị, mà tiêu biểu đó là các hệ thống đường, ngõ của các khu dân cư còn thấy rất nhiều tại Hà Nội (Hào Nam, Giảng Võ, Bạch Mai, Nam Đồng, Hoàng Mai). Các ngõ ngách này một phần chủ yếu hình thành trên cơ sở các đường làng, ngõ xóm của các làng trước kia. Hình hài của các làng trong đô thị này còn được hiện diện qua rất nhiều công trình di tích còn để lại như các đình, đền, chùa, miếu và cả cổng làng, giếng nước, cây cổ thụ, mặt nước ao làng (Mai Động, Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng). Tùy vào vị trí và địa hình cụ thể của từng làng mà mỗi làng có thể có thêm hoặc bớt đi một vài yếu tố cảnh quan riêng biệt nhưng phần lớn đều có tương tự giống nhau. Qua khảo sát và thống kê tại các làng nội thành Hà Nội hiện nay như : Lương Yên, Minh Khai, Quỳnh Lôi, Tương Mai, Làng Tám, Thịnh Liệt, Định Công, Đại Kim, Kim Giang, Thái Hà, Ba mẫu, Kim Liên, ¤ Chợ Dừa, Thành Công, Láng, Làng Cót, Bưởi, Vạn Phúc, Cống Vị, Đại Yên, Ngọc Hà, Hữu Tiệp, Thụy Khuê, Trích Sài, Võng Thị, Bái Ân, Xuân La, Xuân Đỉnh, Nhật Tân, Quảng An, Nghi Tàm, Tứ Liên và các làng khu vực ven đô đều có hầu hết những yếu tố cảnh quan của làng truyền thống. 

Tuy nhiên "dù chưa có một tổng kết đầy đủ về hơn 10 năm đô thị hoá của Hà Nội những chúng ta đều đã nhận thấy bên cạnh những cái được, Thủ đô đã mất đi chẳng ít các không gian thiên nhiên vốn là ưu thế đặc sắc của Thăng Long nghìn năm tuổi. Sau khi đã gần như mất hết làng hoa Ngọc Hà, làng quất Quảng An... , hệ thống mặt nước của Hà Nội đã bị giảm hơn 50%, riêng hồ Tây trung bình mỗi năm mất khoảng 2000 m2". Tình trạng ô nhiễm môi trường nước sông Tô Lịch, Kim Ngưu, hồ Bảy Mẫu... là chuyện phổ biến. Tư duy đôi lúc đã chậm hơn so với thực tiễn mà kết quả thường là những tuyến phố tuy khang trang về lộ giới giao thông nhưng lại chệch choạc về những công trình kiến trúc thiếu thẩm mỹ (do không được quy hoạch điều chỉnh lại các lô đất hai bên sau khi đã mở đường). Hành lang sông Hồng với ý tưởng về một giải cây xanh sinh thái trong làng phía ngoài đê qua khu trung tâm đô thị chỉ còn lại trong các bản vẽ. Các khu đô thị mới còn nhỏ lẻ, thiếu vắng nhiều khoảng xanh, tiện ích đô thị. Hơn nữa lại chưa liên kết được với nhau bằng một hệ thống giao thông hoàn chỉnh. Chưa tạo dựng được những khu thành phố mới đủ sức làm đối trọng với khu thành phố phát triển trước năm 1954... Về bố cục không gian đô thị Hà Nội hiện còn rời rạc, chưa có đường nét đặc trưng và dấu ấn phù hợp với quá trình hiện đại hoá và bảo tồn những giá trị truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến... 
Quá trình đô thị hoá tương đối nhanh đã có những ảnh hưởng đáng kể đến môi trường và tài nguyên thiên nhiên, đến sự cân bằng sinh thái: tài nguyên đất bị khai thác triệt để để xây dựng đô thị, làm giảm diện tích cây xanh và mặt nước, gây ra úng ngập, cùng với nhu cầu nước phục vụ sinh hoạt, dịch vụ, sản xuất ngày càng tăng làm suy thoái nguồn tài nguyên nước; nhiều xí nghiệp, nhà máy gây ô nhiễm môi trường lớn trước đây nằm ở ngoại thành, nay đã lọt vào giữa các khu dân cư đông đúc; mở rộng không gian đô thị dẫn đến chiếm dụng đất nông nghiệp, ảnh hưởng đến vấn đề an toàn lương thực quốc gia và đến đời sống của nhân dân ngoại thành; sản xuất công nghiệp phát triển mạnh làm phát sinh một lượng lớn chất thải, trong đó chất thải nguy hại ngày càng gia tăng; bùng nổ giao thông cơ giới gây ô nhiễm môi trường không khí và tiếng ồn nghiêm trọng; đô thị hóa làm tăng dòng người di dân từ nông thôn ra thành thị, gây nên áp lực đáng kể về nhà ở và vệ sinh môi trường, hình thành các khu nhà "ổ chuột" và khu nghèo đô thị.

Với tốc độ phát triển chóng mặt của các khu đô thị mới, bộ mặt Thủ đô theo đó đã thay đổi nhanh chóng. Các công trình cao tầng đã đua nhau mọc lên, tuy nhiên sự phát triển lộn xộn, mỗi nhà cao tầng một kiểu, cái mái dốc, cái mái bằng, màu sắc tùy tiện, các không gian cây xanh…đang đe dọa bộ mặt cảnh quan của Hà Nội. Nói chung, các thủ pháp xử lý kiến trúc mặt ngoài đã được sử dụng, nhưng thành công chưa nhiều, một số khu còn lộn xộn cả bố cục lẫn khối và thể hiện mặt ngoài. Bên cạnh đó, xu hướng sử dụng phong trào Kiến trúc Tân cổ điển Pháp được thể hiện khá đậm nét ở các khu đô thị mới như The Manor Hanoi thì lại mang cảm giác sang trọng, hoài cổ một cách trưởng giả, ít cởi mở, ít hiện đại, xa lạ với xứ nhiệt đới.

Các kiến trúc còn lại như nhà trẻ, trường học, lớp mẫu giáo, cửa hàng, dịch vụ công cộng cũng như kiến trúc nhỏ cùng với thảm cỏ và cây xanh.. hiện chỉ mới được triển khai lẻ tẻ ở một số nơi. Cũng có nghĩa là các khu đô thị mới chỉ đang ở bước khởi động  

2. Cảnh quan kiến trúc thành phố Đà Nẵng :
Đà Nẵng mấy năm gần đây trở thành hiện tượng trong công cuộc phát triển đô thị ở nước ta. Không có một đô thị nào ở nước ta mà lại sở hữu một tài nguyên thiên nhiên, sinh thái - nhân văn phong phú và đa dạng như Đà Nẵng. Đà Nẵng mở rộng đang toạ lạc trên một vùng đất - giang sơn gấm vóc thu nhỏ: núi cao, núi thấp, đồi, rừng, hồ, suối, sông, cửa sông, đèo, cù lao, vịnh bãi biển, biển, thềm biển, cánh đồng, bản làng người dân tộc, làng cổ, làng mỹ nghệ, khu du lịch núi, khu du lịch biển, rừng bảo tồn… 


Thành phố Đà nẵng có thế phong thủy kinh điển: lưng dựa vào dãy Trường Sơn, mắt nhìn ra biển Đông, núi Sơn Trà như án, gìn giữ cho "hậu viên". Phố cũ Đà Nẵng không nhộn nhạo như "phố Tàu" quận 5 thành phố Hồ Chí Minh, không ẩn quanh bất chợt như phố cổ Hà Nội mà cũ - mới đồng hiện đan xen. Chỉ có vỉa hè và nền đường là giúp ta nhận ra cái cũ, cái mới. Thế đất và tuyến đường tạo nên nhiều điểm kết hướng biển, cận sông. Sông Hàn, "Vụng Thụng", Biển Đông, Sơn Trà, Hải Vân… như những yếu tố chính của "hình ảnh đô thị" để nhận ra chất Đà Nẵng của cảnh quan đô thị. Những tuyến đường ven biển, áp sông, vòng núi… rộng mới và thơ mộng của Đà Nẵng sẽ tiếp mở những góc nhìn, kiến tạo hình ảnh thị giác đô thị hiện đại với những điểm cao công trình, những dòng xoay trên các nút giao thông khác mức và vắt ngang của những nhịp cầu.

Vốn kiến trúc cảnh quan đô thị Đà nẵng đã nảy sinh, tích luỹ và hun đúc cả trăm năm trước khi Tourane ra đời vào nửa sau thế kỷ XIX. Nó đã góp phần tạo nên một vùng văn hoá đặc trưng mà thời xưa các cụ mệnh danh là Xứ Quảng. Nó chính là cái cốt lõi tạo nên cái dáng vẻ riêng, cái bề dày riêng của đô thị Tourane Đà Nẵng. Đô thị Đà nẵng sở hữu một quỹ kiến trúc được tạo nên qua hơn một trăm năm phát triển, khá lớn về giá trị vật chất, hàm chứa những giá trị kiến trúc và nhân văn, xứng đáng để coi là một chỗ dựa, là chỗ để nhìn vào trong phát triển. Kiến trúc của hầu hết các công trình mới xây cất ở Đà Nẵng toát lên tinh thần hiện đại, thể hiện ở sự đề cao tính hợp lý, tính tiện lợi, đường nét vuông vắn và thẳng, không rườm rà, không nhại lại các kiểu cách trang trí cũ kỹ, lỗi thời và tốn kém đang thịnh hành khắp nơi. Bên cạnh đó là chất lượng thi công và hoàn thiện cao cũng góp phần biểu lộ cái tinh thần kiến trúc mới đầy sức sống. Sự nghiêng hẳn về thẩm mỹ kiến trúc hiện đại đã thực sự góp phần tạo dựng khuôn mặt tương xứng cho một đô thị phát triển nhanh như một hiện tượng. Sự lựa chọn nghiêng hẳn về ngôn ngữ kiến trúc hiện đại (với người dân thường chỉ đơn thuần là hợp lý), nói lên thói quen hoặc nếp tư duy thực tế, thiết thực của người Đà Nẵng, ít bị ràng buộc bởi mọi biểu hiện của lực quán tính. Đây có thể coi là một biểu hiện bản sắc của người Đà Nẵng. Tuy nhiên, ở nhiều nơi, đường đã mở, song phố thì chưa. Chưa thành không chỉ bởi nhà hai bên chưa lấp kín, mà bởi phố chưa có mặt có mũi. Cách triển khai đại lộ Phạm Văn Đồng, với các hàng cột đèn kiểu cổ, lạc lõng, đứng dày đặc thay cho cây và cho người, chưa là một ví dụ hay mà người ta muốn thấy trên các đường phố Đà Nẵng. Lấy ví dụ dải phố có giá trị đặc biệt đối với Đà Nẵng - đường Bạch Đằng:


- Bảo vệ những kiến trúc còn lại từ cuối thế kỷ XIX và của các giai đoạn sau, tránh việc phá bỏ đã từng xảy ra mấy năm gần đây. Có thể ngôi nhà nào đó ở dây chưa hẳn đã có giá trị đặc biệt, chưa hẳn đáp ứng đầy đủ các nhu cầu sử dụng mới, song nó là dấu ấn lịch sử của thành phố, cùng những toà nhà khác tạo nên diện mạo đáng nhớ của một bộ phận đô thị - khuôn mặt thành phố. 


- Xác định những đặc trưng hình thái học của đường phố này như diện mạo kiến trúc chủ đạo, độ cao và độ dài của các công trình, cấu trúc không gian, vai trò của hệ cây xanh và thành phần cây xanh, yếu tố địa hình, mối liên quan giữa kiến trúc - mặt đường và diện nước sông Hàn, hệ tỷ lệ xích không gian, v.v..


- Giải pháp ứng xử chủ yếu với đường Bạch Đằng là duy trì, chỉnh trang, nâng cấp. Loại bỏ hoặc hiệu chỉnh những công trình to nhỏ mới xuất hiện gần đây, với kiểu cách kiến trúc làm tan vỡ hình ảnh đã thành tín hiệu nhận biết và hoài nhớ của đường phố này. Điều tối kỵ là sự làm xộc xệch hệ tế bào của cơ thể đường phố, sự xoá bỏ module không gian đô thị.


- Diện mạo hữu hiệu của đường Bạch Đằng phải được coi là đối tượng ưu tiên trong việc duy trì hình ảnh Đà Nẵng trăm tuổi. Đồng thời nó phải được tính tới một cách đầy đủ khi thiết kế kiến trúc phía bên kia sông. Chỉ một khi bài toán kiến trúc Bạch Đằng Đông và Bạch Đằng Tây được xử lý tốt, ta mới có được một không gian kiến trúc đô thị đích thực. Tương tự như trường hợp kiến trúc hai bờ sông Seine và sông Neva ở Paris và Sankt - Peterburg. Không gian kiến trúc đường Bạch Đằng cũng như toàn khu cũ của Đà Nẵng, cần có những sự chuyển tiếp êm ái về độ cao của những toà nhà, sự chuyển tiếp hình thái cấu trúc các không gian đô thị. Cũng như kiến trúc công trình, các đồ án quy hoạch chi tiết chưa tạo nên nét độc đáo và cấp tiến trong cấu trúc đô thị và tổ hợp không gian nhưng luôn là những đồ án mạch lạc, nổi bật là hệ tổ hợp kỷ hà được khớp chuyển bằng những cung cong nhẹ. Cấu trúc và hình thái không gian Khu đô thị sinh thái Hoà Xuân tự do, Khu dân cư Phong Bắc chặt và biến điệu linh hoạt. Dễ thấy sự thiếu hụt và non tay trong các "ngón nghề" tổ hợp công trình và thiết kế đô thị.


Một quyết định mang tính đột phá, bắc cầu sang bờ bên kia sông Hàn, vươn trực tiếp ra và bao quát lấy bán đảo Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, đã mở toang Đà Nẵng, lâu nay bị kiềm chế, hướng hẳn ra biển, chiếm hữu lấy vùng đất bốn bề là nước, dành đất phía sau lưng cho đồng ruộng, cho núi đồi không bị băm bổ, cho rừng, đó là quyết định đúng. Tuy nhiên, con đường lớn mang tên Nguyễn Tất Thành, chạy dọc biẻn tới Linh Chiểu, xem chừng lại chưa hợp lý, bởi nó chạy sát mép bờ, không còn đủ đất để xây nhà nghỉ mát và làm bãi tắm. Hầm đường bộ xuyên đèo Hải Vân, cầu Tuyên Sơn, đường Ngô Quyền, cảng Tiên Sa nâng cấp, đường 14B hoàn thành, đường quốc lộ 1A, đường cao tốc Đà Nẵng - Dung Quất, đường Nguyễn Tri Phương nối dài, đường Bạch Đằng Tây, đường Bạch Đằng Đông nối dài, đường ven biển Sơn Trà - Điện Ngọc, đường Ngũ hành Sơn đi Hội An, đường Trường Sa, Điện Biên Phủ, cầu Thuận Phước cùng với dự án thoát nước và vệ sinh, nhà ga sân bay quốc tế Đà Nẵng được mở rộng, hàng chục khu dân cư mới hình thành, các khu công nghiệp An Đồn, Liên Chiểu, Hoà Khánh, Hoà Cầm sẽ được lấy đầy các nhà máy. Làng Đại học Đà Nẵng, Bệnh viện Đa khoa hiện đại quy mô 600 giường, các công viên, hệ thống siêu thị, các khách sạn cao cấp, khu cao ốc văn phòng cho thuê, các khu nghỉ mát ven biển được tiếp tục đầu tư. 


Đà Nẵng đã tăng tốc và cất cánh, ba, bốn năm gần đây diện mạo đô thị đã hãnh diện soi bóng Sông Hàn, nghiệm báo ngự thi Lê Thánh Tông "Tam canh dạ tĩnh Đồng long Nguyệt, Ngũ cổ phong thanh lộ hạt huyền". Bắt đúng mạch tài nguyên, Đà Nẵng chung quyện hình thái núi cao, sông rộng, biển ngát và phố thị để cài thế phát triển, kiến tạo một cấu trúc đô thị phức hợp, hiếm có đô thị nào của ta sánh nổi.


Thành phố đang chuyển mình để cấu trúc lại hệ thống trung tâm đô thị. Một khu trung tâm đô thị tương ứng với tầm phát triển của Đà Nẵng chưa hình thành, dường như các tuyến phố ven sông Hàn giờ đây đang đảm nhận vai trò này. Cảnh sắc sông Hàn đã sang trọng và cường tráng hơn, diện mạo đô thị dần định hình theo hướng hiện đại hoá. Rồi đây khi các dự án Đô thị thương mại - dịch vụ, các trung tâm TDTT cấp quốc gia và địa phương, các trung tâm vui chơi giải trí, các trung tâm Đại học… các khu du lịch biển và núi, sinh thái tự nhiêni và nhân văn hình thành, cấu trúc không gian trung tâm Đà Nẵng là một hệ trung tâm đô thị đẳng hướng và định hướng. Hệ cấu trúc đa tâm là phù hợp với một đô thị giàu tiềm năng như Đà Nẵng.

Những con đường rộng đã mở, nhưng những điểm đến và điểm kết của không gian đô thị chưa hình thành. Các khu dân cư đô thị hiện đại chỉ như những mầm xanh nảy lên từ đất dự án. Đà Nẵng sẽ tạo dựng được đặc trưng kiến trúc đô thị của mình, bởi những Bạch Đằng Đông, Bạch Đằng Tây, Nguyễn Tất Thành - là những không gian tuyến đô thị được tạo lập từ chính kiến trúc sư Đà Nẵng. Xây dựng và mở mang trên một vùng đất mà mỗi một nhân tố cấu thành, mỗi một góc là một cái gì đó mà không phải ở đâu cũng có, thì một điều hết sức hệ trọng sẽ là việc đô thị ấy được lồng ghép thế nào vào thế đất. 

3. Cảnh quan thành phố Hồ Chí Minh :

Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất của cả nước về quy mô dân số và tiềm lực kinh tế. Với tốc độ phát triển kinh tế khá nhanh và tương đối ổn định trong những năm gần đây, và quy mô dân số ngày càng tăng, thành phố ngày càng phát triển và có xu hướng trở thành một siêu đô thị (megapole)(1)  trong vòng 10, 15 năm tới. 

3.1.Lịch sử hình thành và phát triển của Sài gòn từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 20 :
3.1.1. Thời các Chúa Nguyễn : 

Thiên Chúa giáo theo chân các giáo sĩ người Âu từ Macao đến Đàng Trong vào nửa cuối TK XVI vào lúc mà chủ nghĩa trọng thương thịnh hành ở Châu Âu. TK XVIII, Hội An là trung tâm thương mại của Đàng Trong; trước khi người Bồ Đào Nha đến Hội An, tàu buôn Trung Quốc và Nhật Bản đã đến giao thương rồi.


Thông qua việc mua khí giới của người Bồ Đào Nha và duy nhất trong lịch sử từ trước đến nay là việc các Chúa Nguyễn bổ dụng các giáo sĩ Phương Tây làm quan trong triều trông coi về ngự y, toán học và thiên văn. Cuộc tiếp xúc với nền văn minh mới thông qua các giáo sĩ Thiên Chúa giáo khiến cho các Chúa Nguyễn nhận thức được sức mạnh của khoa học kỹ thuật Tây Phương và muốn lợi dụng sức mạnh ấy phục vụ ý đồ thống trị của triều đình phong kiến.

3.1.2. Thời kỳ các vua triều Nguyễn: 

Từ vua Gia Long đến Minh Mệnh, Thiệu Trị, Tự Đức…. đã tiếp thu kỹ thuật xây dựng thành trì phòng ngự Vauban kiểu Pháp. Hàng loạt thành trì kiểu Vauban xây dựng tại nhiều đô thị khắp cả nước, kết hợp hình thức kỹ thuật Phương Tây, với nội hàm phòng thủ mang ý nghĩa dịch lý Phương Đông như một minh chứng cho sự chủ động tiếp nhận văn minh kỹ thuật mới của người Việt. Người Việt thông minh, nhạy bén tiếp thu kỹ thuật đúc súng, đúc đồng, đóng tàu thuỷ, vẽ bản đồ theo tỷ lệ. Từ rất sớm, họ đạo Thiên Chúa từ miền Trung theo chân lưu dân di cư vào Sài Gòn lập giáo xứ và xây dựng nhà thờ. Khi thành Gia Định thất thủ (11.02.1859) số giáo dân tại Gia Định đã lên đến 27.000 người, bấy giờ các giáo khu Sài Gòn, Thị Nghè, Chợ Quán và Xóm Chiếu đã hoạt động. Hẳn rằng các thành đường, tu viện đã mọc lên cùng với kỹ thuật xây dựng nhà thờ do các giáo sĩ Phương tây du nhập vào, thông qua giáo dân mà kỹ thuật xây dựng và giáo lý đạo Thiên Chúa truyền bá.

3.1.3. Thời Pháp thuộc:

Người Pháp ra sức hoàn thành ý đồ xâm lược thuộc địa bằng chính sách đồng hoá và cải đạo, thực hiện theo phương cách áp đặt văn hoá. Ngoài các trường dòng, tu viện, nhà thờ, các trường học xây lên tại các đô thị lớn, tại các địa phương, các dưỡng đường, viện trẻ mồ côi, trại dưỡng lão cũng được xây cất. Chính sách xã hội hoá tôn giáo củng cố và phát triển tôn giáo theo phương châm thần quyền song hành với thế quyền vận dụng kinh nghiệm thời trung cổ, Giáo Hội biểu trưng của thần quyền ngự trị Châu Âu. Thông qua công tác giáo dục - từ thiện, tuyên truyền giáo lý và thâm nhập tôn giáo vào cộng đồng.


Sự giao thoa văn hoá lan toả từ các đô thị, trung tâm văn hoá lớn: văn hoá phương Tây từ Sài Gòn - Chợ Lớn, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế toả đi khắp nơi. Sau khi Nam Kỳ thành thuộc địa, văn hoá Pháp được truyền bá ồ ạt. Giáo dục Pháp - Việt được hệ thống hoá từ Sơ học cho tới bậc Đại học, tiếng Pháp là chính, tiếng Việt trở thành sinh ngữ… phu! Năm 1864, người Pháp mở trường thông ngôn đào tạo quan lại cai trị, sau đó mở trường dòng đào tạo cha cố. Cùng với tầng lớp trí thức Tây học, văn hoá "tân trào" lan tràn mau lẹ. ý thức hệ Nho gia suy sụp, khi mà cả văn chương nghệ thuật cũ không còn hấp dẫn đối với lớp người đương thời. Văn hoá Phương Tây như con sông chảy tràn bờ, văn học, thi ca, triết lý, kiến trúc, mỹ thuật, sách báo tạp chí, tư tưởng Thiên Chúa giáo phổ biến lan tràn ở Nam Bộ, ranh giới giao thoa văn hoá, giữa sự áp đặt và tự nguyện tiếp nhận mang tính nước đôi không phân biệt rõ rệt.

3.2. Kiến trúc và quy hoạch đô thị ở Nam Bộ


Các quan Toàn quyền Pháp đánh giá cao vai trò trung tâm của đô thị Sài Gòn - Gia Định, một trung tâm kinh tế thương mại, văn hoá xã hội lớn nhất của Lục tỉnh Nam Kỳ. Vẫn dựa trên các trục chính cảu thành Gia Định cũ, quy hoạch đô thị Sài Gòn theo người Pháp tạo nên hai trục chính: Nam - Bắc (Cardos) và Đông - Tây (Decumanus) với hai trục đại lộ chính (ngày nay) là Lê Duẩn và Đồng Khởi… Hai điểm nhấn chính về trục quy hoạch là dinh Toàn quyền và Nhà thờ Đức Bà, một là biểu tượng của quyền lực Nhà nước và một là của đạo Thiên Chúa. Thế quyền và thần quyền có vai trò chủ yếu, là tư tưởng chủ đạo trong quy hoạch đô thị Pháp tại Sài Gòn. Điều này thể hiện rõ trong buổi lễ đặt viên đá đầu tiên khởi công Nhà Thờ Đức Bà ngày 10/7/1877, có mặt đầy đủ các viên chức tai mắt người Pháp, dưới sự chứng kiến của Thống đốc Nam Kỳ. Toàn bộ chi phí đầu tư công trình do Phủ Toàn quyền lo liệu.


Bản quy hoạch đô thị Sài Gòn do người Pháp thiết lập nối liền Sài Gòn - Chợ Lớn, đường phố có đặc điểm của đô thị hình học chia theo ô bàn cờ, phân khu chức năng thành khu hành chính, khu thương mại, khu công nghiệp và khu nhà ở. Các trục chính của trung tâm Sài Gòn gắn kết các trục phụ như Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Hàm Nghi tạo nên các ngã ba, ngã tư hình thành nên các không gian giao tiếp công cộng gọi là Forum, Carods, Decumanus và Forum là các thành tố tiêu biểu của tư tưởng chủ đạo quy hoạch xây dựng đô thị La Mã, dựa trên thần thoại Hy La về chiến tranh và sự tôn vinh chiến thắng. Rất tiếc rằng, những không gian giao tiếp công cộng (tức quảng trường) không có trong quy hoạch Sài Gòn của người Pháp. Quảng trường Công xã Paris chung quanh Nhà thờ Đức Bà, và các quảng trường khác thực chất chỉ như một vòng xoay (rondpoint) giải quyết nút giao thông ở phần giao nhau của các trục đường chính.


Diễn biến thực tế do sự thiếu hụt về tài chính, phản ứng bất lợi về chính trị ngay nội bộ Pháp và tác động của các phong trào khởi nghĩa chống Pháp rầm rộ khắp nơi kể cả ở Nam Bộ, không cho phép các Toàn quyền Pháp thực hiện quy hoạch Sài Gòn rập khuôn hoàn toàn theo đô thị "mẫu quốc", theo kiểu quy hoạch đô thị La Mã, hoặc theo đồ án quy hoạch thành phố Paris của Thị trường Haussman.


Quy hoạch Sài Gòn do người Pháp đề xướng dựa theo thực trạng địa hình cao cấp không đều, lấy kênh rạch tự nhiêni phân chia ranh giới, lấy hạt nhân đô thị - trung tâm Sài Gòn nằm dọc và nhìn ra cảng Bến Nghé. Người Pháp chia không gian đô thị Sài Gòn ra hai khu vực chính, khu vực đất cao gồm trung tâm Quận I và Quận III, dành cho người Âu. Còn lại là khu đất thấp dành cho người bản xứ. Người Việt, người Hoa, người Chăm, người Khmer sống chen chúc dọc theo kênh rạch, từ Tân Bình, Hóc Môn qua Gò Vấp, Bình Thạnh xuống Gia Định - Thị Nghè hoặc dọc theo kênh Tàu Hủ tới Chợ Quán, Xóm Chiếu. Các khu ở chật hẹp đông đúc, xen lẫn kiến trúc đình chùa, nhà thờ, thánh thất. Kiến trúc các tín ngưỡng tôn giáo của người Việt xen lẫn các chùa Hoa, chùa Khmer, đền Hồi giáo…


Khu trung tâm Sài Gòn tiêu biểu cho bộ mặt chính quyền thuộc địa với các dinh thự, sở Tây, khu hành chính, các biệt thự và nhà thờ. Những kiến trúc như dinh Xã Tây (1873), Nhà thờ Đức Bà (1877), Toà án (1881), Phủ Thống Đốc (1885), Bưu Điện (1886), dinh Toàn Quyền (1888)… có tính hoành tráng phô trương vẻ bề thế uy nghiêm, tượng trưng sức mạnh và niềm vinh quang, xu hướng phục cổ nghiêng về lối Tân Ba rốc, thời đế chế Napoléon III và đệ tam Cộng hoà Pháp. Thông điệp kiến trúc có tính "ban phát" chuyển tải một cách cưỡng bức văn minh Phương Tây. Về phương diện văn hoá, người Pháp chủ quan, đánh giá thấp trình độ và khả năng tiếp thu của người Việt, tự cho mình là dân tộc văn minh có quyền ban phát ánh sáng văn hoá phương Tây cho dân bản xứ.


Sự kiện bất ngờ với người Pháp là chẳng bao lâu sau khi thành Gia Định thất thủ, "cơ sở đầu tiên của Thiên Chúa giáo có tính quy mô và to lớn là Nhà Thờ và Tu Viện dòng Thánh Phao Lô thành Chartres, nằm trên đường Tôn Đức Thắng QI do Nguyễn Trường Té thiết kế và chỉ đạo thi công, công trình được hoàn thành và được đưa vào sử dụng vào giữa năm 1864". Vào cuối TK XIX, một số nhà thời phía Bắc theo phong cách ¸ - Âu, những nhà thờ Nam ra đời, khai thác đường nét dân tộc được xây dựng, có lưu ý về tâm thức thị hiếu thẩm mỹ truyền thống từ đình chùa cổ nổi bật nhất trong số các công trình là kiến trúc quần thể Thánh đường Phát Diệm - Ninh Bình. Qua đó, chứng tỏ tiềm năng, nỗ lực của yếu tố văn hoá nội sinh bản địa. Người Việt hoàn toàn có khả năng chủ động tiếp nhận kỹ thuật xây dựng và vận dụng có tính sáng tạo nghệ thuật kiến trúc Tây phương, làm nên những tác phẩm có hồn biểu hiện bản sắc văn hoá độc đáo riêng của mình.


Về phía người Pháp, khi tiếp cận với kiến trúc tín ngưỡng dân gian nhất là kiến trúc tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam, thấm đượm màu sắc triết lý Nho - Phật - Đạo Phương Đông. Sự hài hoá kiến trúc với cảnh quan môi trường, sức hấp dẫn của vẻ đẹp hồn hậu bình dị, nét trữ tình của kiến trúc đình - chùa - đền - miếu Việt, đã lay động tâm hồn giới nghiên cứu kiến trúc người Âu ở Đông Dương khiến họ thức tỉnh và nhìn nhận giá trị văn hoá kiến trúc bản địa. Di sản văn hoá vật thể, phi vật thể của kiến trúc tín ngưỡng - tôn giáo người Việt đã chuyển hoá những thành kiến, điều chỉnh những quan niệm lệch lạc về văn hoá Việt Nam - về kiến trúc bản địa ở giới học giả nghiên cứu - kiến trúc sư Pháp.


Nếu như tôn giáo - đạo Thiên Chúa - là cây cầu mở đầu cho quá trình giao thoa văn hoá Phương Tây thì kiến trúc tín ngưỡng tôn giáo đình - chùa - đền - miếu Việt Nam, hiển hiện qua biểu tượng tâm linh sâu lắng, giữ vai trò cốt yếu, tác động phản hồi trở về phía người Pháp. Hệ quả của sự tương tác là tiếp biến ngược trở lại, kết quả là có sự tự nguyện thích ứng, điều chỉnh xu hướng nghiên cứu snág tác trong giới KTS Pháp. Kết quả trực tiếp dẫn đến sự ra đời trào lưu kiến trúc mang tính Chiết Trung và phong cách kiến trúc Đông đương. Phân tích dưới đây sẽ thấy rõ hơn.


- Những kiến trúc Pháp thời kỳ sau thập niên 20 TK XX mang phong cách Chiết Trung, thực chất là dung hợp Tây - Ta; một bên là tính hiện đại của chủ nghĩa công năng và kỹ thuật Phương Tây mới du nhập và một bên là Phương Đông với các yếu tố kiến trúc truyền thống Việt - Hoa - Chăm - Khmer. Các kiến trúc Ngân hàng Đông Dương, Phòng Thương mại, Kho bạc biểu hiện ở mặt tiền thức cột trang trí hoa văn mang yếu tố Chăm, Khmer và biểu thức cổ điển Tây Phương Roman, Tân Cổ Điển, Barocco, bên cạnh những hoạ tiét theo trào lưu Tân nghệ thuật (Art Décor) là những minh chứng.


Phong cách Kiến trúc Đông Dương thịnh hành từ đầu TK XX, in đậm dấu ấn truyền thống trong bố cục hình khối, kiến trúc hài hoaf thiên nhiên, từ không gian tổng thể trong - ngoài, đến các chi tiết như mái che, con sơn, hoạ tiết trang trí như Viện Bảo Tàng Lịch sử và hàng loạt các công trình trường học, trụ sở cơ quan mọc lên từ Bắc chí Nam. Trường Lê Hồng Phong - Sài Gòn (1927) có thể xem là điển hình. Tiền sảnh lối vào là dạng kiến trúc tháp, tái hiện hình ảnh Khuê Văn Các của Văn Miếu Hà Nội, sân trong, hành lang liên thông tạo không gian thông thoáng giữa trong và ngoài nhà. Bố cục hình khối, tỷ lệ cân xứng phù hợp dáng vóc người Việt, sử dụng vật liệu tại chỗ và màu sắc có lưu ý đến yếu tố thụ cảm thẩm mỹ của cư dân địa phương.


Nhìn chung, khắp miền Lục Tỉnh Nam Kỳ, từ Biên Hoà cho đến Mỹ Tho, Cần Thơ, Bạc Liêu, Châu Đốc… ảnh hưởng của tưong tác văn hoá Phương Tây trong kiến trúc và quy hoạch đô thị có thể tìm thấy khắp đó đây.


Những đô thị theo kiểu ô bàn cờ có toà hành chính và nhà thờ Thiên Chúa án ngự những trục đại lộ chính làm điểm nhấn trục cảnh quan, các công sở, dinh thự, các bệnh viện, trường học, biệt thự, đồn bót… xây cất tại tỉnh lỵ thị tứ. Những hàng cây cổ thụ, cây xanh đô thị như cây sao, cây dầu, cây me, lim xẹt, phượng vĩ… vốn được ươm giống từ Thảo Cầm Viên Sài Gòn (do giám đốc người Pháp J.L Pierre có công sưu tập giống cây trồng từ các quốc gia Âu, Mỹ, á, Phi) được trồng phổ biến khắp các đại lộ của đô thị ở Nam Bộ, đã định hình nên những đô thị mang đậm dấu ấn tương tác văn hoá với Phương Tây trên kiến trúc thời thuộc địa.


Hình ảnh thường thấy trên các đô thị sông nước Miền Nam là sự phát triển của hạt nhân trung tâm gắn với bến cảng đường giao thông thủy bộ rồi lan toả theo các trục chính Bắc Nam - Đông Tây, hệ giao thông kiểu ô bàn cờ. Điểm kết quy hoạch ở các trục đại lộ chính khu trung tâm là công trình hành chính và các nhà thờ. Sự đan xen kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng - tộc người Việt - Hoa - Chăm - Khmer đậm yếu tố Phương Tây tạo nên bức tranh kiến trúc đô thị đa sắc thái tín ngưỡng - tôn giáo đặc sắc. Có sự khu biệt văn hoá trong đa dạng, vẫn có đặc điểm chung của kiến trúc và quy hoạch đô thị mà chủ thể văn hoá Việt ở Nam Bộ là tính trội.


Ngày nay, xét trên bình diện tương tác văn hoá, diện mạo kiến trúc và đô thị ở Nam Bộ đã trải qua những biến đổi lớn lao do những biến động xã hội, sự gia tăng dân số và bùng nổ đô thị qua các thời kỳ. Sự tương tác văn hoá với Phương Tây từ buổi đầu có ý nghĩa "tiền trung hậu kiết", chính trong đó yếu tố văn hoá - tôn giáo Phương Tây đã góp phần làm nên mốc lịch sử, đóng vai trò quan trọng có tính tiên đề trong quá trình hình thành và phát triển, tạo nên đặc trưng diện mạo của kiến trúc và quy hoạch đô thịi Nam Bộ sau này.                                     

3.3. Kiến trúc cảnh quan thành phố Hồ Chí Minh hiện nay :

Cách nay 200 năm khi bắt tay thiết kế thành phố này người Pháp đã ý thức được việc cần phải tạo ra các không gian công cộng. Lúc đó các nhà qui hoạch và KTS của Pháp đã cố gắng kiến tạo "Sài Gòn giống hệt như một thành phố địa phương của Pháp", một "Paris nhỏ". Trong bản thiết kế đầu tiên của đại tá công binh người Pháp tên là Coffyn đệ trình lên đô đốc Bonard vào ngày ngày 30-4-1862, Coffyn đã đề xuất việc kiến tạo ra"một hành lang dọc theo bến cảng Sài Gòn, Bến Nghé với chiều rộng là 40 mét, được trồng hai hàng cây nằm sát cạnh các ngôi nhà. Dọc theo con kênh hở từ rạch Bến Nghé đến Nhiêu Lộc là một đại lộ có chiều dài 20 km và chiều rộng 40 mét như ở bến cảng Sài Gòn để cho mọi người thả bộ dưới bóng râm của cây. Ở tất cả các trung tâm của khu dân cư chính, đài phun nước và vòi nước phải được ưu tiên hàng đầu, bởi vì nơi đây là khí hậu nhiệt đới .Tất cả các con đường đều phải có vỉa hè đi bộ được phủ bằng vật liệu xây dựng, bên dưới nó là các ống thoát nước và dọc theo các con đường là trồng những hàng cây có ấn tượng như me, xoài, sao, hạnh. Một vườn bách thảo cũng được đề xuất ngay vào thời gian đó"
. Những năm tiếp sau đó hàng loạt các công trình công cộng, các không gian công cộng được xây dựng mà gía trị văn hóa của chúng còn đến ngày nay, nhưng các công trình đó chỉ bó hẹp trong diện tích của khu vực trung tâm cũ chừng 7 km2.

Ngày hôm nay, nhìn một cách tổng thể, thành phố Hồ Chí Minh với diện tích khoảng 600 km2 của 12 quận nội thành thì không gian giao tiếp công cộng ở thành phố Hồ Chí Minh về cơ bản là vừa ít và đơn điệu. Thành phố không có quảng trường lớn như Ba Ðình ở Hà Nội hay Thiên An Môn của Trung Quốc hay mà chỉ có các quảng trường nhỏ. Gọi là quảng trường, nhưng thực ra chúng chỉ là khoảng trống giữa các trục giao thông giao nhau, hoặc phần không gian chuyển tiếp giữa các ông trình, chẳng hạn quảng trường Quách Thị Trang, Mê Linh, hồ con Rùa, quảng trường 30-4, chúng nhỏ bé đến nỗi người dân thành phố này quên mất chúng được coi là quảng trường dù cho có biển đề hẳn hoi. Thành phố có một số công viên như Thảo Cầm Viên, Tao Ðàn, Hoàng Văn Thụ, các công viên, quảng trường này hầu hết có từ thời Pháp, chẳng hạn vườn bách thảo hình thành năm 1863, công viên Tao đàn ra đời 1869 được phát triển từ vườn riêng của Tứơng quân Lê Văn Duyệt (xưa kia gọi là vườn ông Thượng). Từ năm 1975 đến 1990 chúng ta có thêm được công viên Lê Văn Tám được cải tạo từ nghĩa trang Mạc Ðĩnh Chi, hồ Kỳ Hoà, Công viên Ðầm Sen được cải tạo từ những hồ đầm tự nhiên. Từ năm 1996 trở lại đây, trong quá trình nâng cấp chỉnh trang phần nội thành thì các không gian công cộng được chú ý hơn, một vài công viên được phá bỏ hàng rào để người dân ra vào tự do trả lại đúng nghĩa gía trị công cộng của các công viên như Hoàng Văn Thụ, Tao Ðàn, Phú Lâm. Một số công viên, vườn dạo được đầu tư nâng cấp cho đẹp hơn như công viên Gia Ðịnh, Mê Linh, Lê Thị Riêng. Các công sở, khách sạn, nhà hàng, cửa hàng tư nhân cố gắng tạo ra cảnh quan đẹp và không gian công cộng trong điều kiện cho phép như làm bồn hoa, chừa không gian trống, tận dụng vỉa hè rộng làm quán cà phê như vỉa hè toà nhà Metropolitan. Một vài dải thảm cỏ nhỏ bé không liên tục có được dọc kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè cạnh đường Hoàng Sa là do kết qủa của qúa trình di dời hơn 7.000 ngôi nhà ổ chuột dọc kênh được coi là một cố gắng khích lệ. Nhưng có một thực tế khác cần ghi nhận là sau khi chỉnh trang nâng cấp thì diện tích không gian dành cho giao tiếp công cộng lại bị giảm đi, nguyên nhân là do gía đất ở khu vực các quận trung tâm quá cao, các nhà đầu tư muốn tăng hệ số sử dụng đất, nên các công trình xây dựng sau cải tạo bao giờ cũng to hơn trước, nhiều không gian công cộng bị xén bớt. Chẳng hạn công viên Văn hóa bị mất đi hàng nghìn mét vuông khi mở đường đi qua công viên nối đường Nguyễn Thị Minh Khai với Nguyễn Du, thêm vào nữa là nhà thi đấu thể thao Nguyễn Du cũng chiếm hết hơn 1.000 m2 nữa của công viên ngay giữa trung tâm thành phố này, còn diện tích của thảo cầm viên cũng sẽ bị mất hơn 2.000 m2 do có nhiều qúan xá chiếm dụng không gian như quán "xanh", cửa hàng nội thất "Thiên ân" và kế hoạch mở rộng bảo tàng thành phố lên gấp đôi hiện nay. Một loạt hơn 10 khách sạn cũ thời pháp do Saigontourist quản lý như Continental, Grand, Majestic, Kim Ðô đã và sẽ bị đập bỏ đi xây lại mới hay nâng cấp xây chèn đều to lớn hơn làm không gian công cộng nhỏ lại. Hiện nay có 22 cao ốc văn phòng từ 25 tầng trở lên được xây dựng mới sau năm 1996 như Diamon Plaza, Sofitel Plaza, Metropolitan, Saigon Tower tại khu hạt nhân thành phố cũ được hình thành từ thời Pháp với diện tích vẻn vẹn chỉ có 7,5 km2 (được khuôn lại bởi 5 mặt đường là Tôn Ðức Thắng-Ðinh Tiên Hoàng, Nguyễn Ðình Chiểu, Cách Mạng Tháng tám-Hàm Nghi) và chỉ sau 3 năm nữa hơn 20 cao ốc nữa sẽ mọc lên dày đặc trong diện tích nhỏ bé này, trong đó có hơn 10 cao ốc cao hơn 40 tầng và cố nhiên không gian công cộng sẽ còn bị thu lại nhỏ hẹp nữa. Ðiều này cũng xảy ra tương tự ở nhà dân. Các biệt thự Pháp tuyệt đẹp có cảnh quan hài hoà bỉ xẻ thịt để xây nhà hình ống, còn các nhà hình ống thì tận dụng không gian bành trướng ra. Do vậy nhìn tổng thể các quận nội thành thì dường như là đẹp hơn, mới hơn, nhưng không gian công cộng bị hao hụt đi khá nhiều, ở quận 1, quận 3 số hao hụt có thể lên đến 30%. Khi mới phát triển ra vùng ngoại thành, nhiều người hy vọng sẽ có nhiều không gian công cộng được tạo dựng, nhưng do sai lầm của sở qui hoạch -kiến trúc cho phép các nhà đầu tư nhỏ thực hiện hàng ngàn các dự án xây nhà chia lô manh mún cho nên một tình trạng tương tự như trong nội thành đã diễn ra: không quảng trường, không công viên, vườn dạo, không vỉa hè, không ghế đá, rất ít cây xanh? và mút tầm mắt chỉ có những dãy nhà ống chạy dọc theo trục đường. Chúng ta có thể thấy điều này ở các khu dân cư mới toanh như Bầu Cát 1 và 2 ở Tân Bình, các khu dân cư mới ở Bình Chánh, Thủ Ðức, Q.2, Q.9. Có lẽ khu dân cư lớn duy nhất có được cảnh quan môi trường đẹp và không gian giao tiếp mở rộng là khu Phú Mỹ Hưng ở Nam Sài Gòn, rất tiếc là những địa chỉ như thế rất hiếm hoi và chưa hứa hẹn là sẽ có thêm nữa. Các công viên của thành phố như dải đất ven sông Sài Gòn đoạn đường Tôn Ðức Thắng được coi là đắt gía nhất thành phố, công viên Gia Ðịnh, Hoàng Văn Thụ, Văn Lang hình như không dành cho những người tử tế. Khu đô thị mới Thủ Thiêm với chức năng chính là trung tâm tài chính, thương mại, dich vụ cao cấp của thành phố sẽ được xây dựng trong tương lai với tính chất hiện đại, mở rộng của trung tâm TPHCM. Khu đô thị Thủ Thiêm sẽ được phát triển theo xu hướng là một đô thị sinh thái, hiện đại mang sắc thái của vùng sông nước, góp phần tôn tạo vẻ đẹp của sông Sài gòn. Nằm đối diện với quận 1 qua sông Sài gòn, khu vực này tập trung các tòa tháp với cao độ từ 10 đến 40 tầng. Khu đa chức năng đại lộ Đông – Tây là một đại lộ quan trọng của cảnh quan khu vực. Các khu dân cư phía bắc và phía Đông có không gian mở về phía các kênh đô thị, công viên dọc bờ sông Sài gòn. Ngoại vi thành phố, khu đô thị Phú Mỹ Hưng là một khu đô thị mới ra đời và phát triển song hành cùng với thành phố Hồ Chí Minh. Hệ thống giao thông được thiết kế theo hình bàn cờ, lối đi bộ và taxi dọc kênh đào. Những năm gần đây, thể loại công trình phức hợp thương mại dịch vụ ra đời hàng loạt ở thành phố HCM. Hình thức kiến trúc của các công trình khá ấn tượng, linh hoạt trong việc áp dụng các thủ pháp design và dùng màu đặc trưng cho thiết kế ngoại thất. Điển hình là hệ thống siêu thi Co.opmart. Các khu thương mại cũ của thành phố cũng được sửa chữa cải tạo để phù hợp với nhu cầu mới. Thương xá TAX đã có sự thay đổi hình thức khá hiện đại về đường nét và vật liệu ốp lát, phù hợp với cảnh quan trung tâm của 2 trục đại lộ lớn Lê Lợi và Nguyễn Huệ. Nằm tại khu vực có độ nhạy cảm kiến trúc cao : bên cạnh các công trình có dấu ấn lâu đời như Nhà thờ Đức Bà, nhà Bưu điện, Dinh Thống Nhất, Tòa nhà thương mại văn phòng Diamon Plaza được xây dựng mới đã giải quyết thành công cả kiến trúc công trình và hòa hợp với cảnh quan chung bằng sự tương phản của hình khối và chất liệu. Các rạp chiếu phim được sửa chữa lại, bộc bạch dáng vẻ sôi động, sành điệu của giới trẻ với các đặc trưng về màu sắc, ánh sang và không gian quảng cáo. Các quán café cũng thi nhau pho diễn không gian kiến trúc, các tổ hợp giải trí bar – café – karaoke cũng được đầu tư nhiều. Ở các khu phố “Tây”, các bar rượu ồn ào náo nhiệt về đêm, hình thức bên ngoài của kiến trúc cần ấn tượng, mang tính quốc tế và có vai trò như một dấu hiệu công năng, một ngôn ngữ quốc tế. Diện mạo ban ngày của các khu café giải trí với các hình khối đa dạng, xô nghiêng, các loại vật liệu đa dạng, sơn bất kỳ màu gì để gây ấn tượng nổi bật, mạnh mẽ
Mỗi vùng địa lý, mỗi dân tộc, mỗi quốc gia đều có những nét riêng mà ở vùng khác, dân tộc khác hay quốc gia khác không có được. Các đô thị ở châu Âu khác với các đô thị ở châu Á, bởi chúng được xây dựng ở những vùng có có điều kiện tự nhiên, văn hoá truyền thống, khoa học công nghệ khác nhau. Cũng như ở Việt Nam các đô thị ở mỗi vùng, miền đều có tiếng nói riêng, hơi thở riêng. Có thể gọi đây là những "đặc tính" hay những "cái duyên" rất riêng của từng đô thị mà ở đó mỗi con người chúng ta luôn cảm nhận sự gắn bó tâm hồn mình với thành phố quê hương. Những "đặc tính" hay những "cái duyên" rất riêng của từng đô thị ấy chính là giá trị thiên nhiên và nhân tạo trong cấu trúc tổng thể không gian hợp thành. Ðó cũng chính là sự tổng hoà gần gũi, thân thiện giữa con người và thiên nhiên trong phát triển và tồn tại.






